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Đói nghèo ở Việt Nam 
TRONG ẢNH HƯỞNG CỦA 

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU 

Hồ Sĩ Quý(*)  

1. Đói nghèo ở Việt Nam trước khủng hoảng kinh 

tế toàn cầu 

Trong lĩnh vực chống nghèo đói, mà 
ở Việt Nam người ta thường nói là “xoá 
đói giảm nghèo”, thành tựu mà Việt 
Nam đạt được 20 năm qua là rất đáng 
kể. Theo báo cáo của FAO tại Hội nghị 
Thượng đỉnh thế giới về lương thực, 
Italia 11/2009, Việt Nam là một trong 6 
quốc gia đã đạt được mục tiêu tới năm 
2015 giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 50%. 
Trong báo cáo "Những con đường dẫn 
tới thành công" 2009, FAO đã coi Việt 
Nam là một trong 4 nước thành công 
nhất trong việc chống đói nghèo (1). Có 
thể kiểm tra diễn biến của tình hình 
nghèo đói qua sự thay đổi của chỉ số 
HPI - chỉ số nghèo khả năng phát triển 
con người (Human Poverty Index) trong 
các Báo cáo phát triển con người 
(Human Development Report) của 
UNDP từ năm 1997 (năm đầu tiên số 
liệu về nghèo đói của Việt Nam có mặt 
trong báo cáo này) đến nay (xem bảng 
trang bên) như sau: 

Theo bảng bên, từ 1997 đến nay, chỉ 
số HPI của Việt Nam và vị trí xếp hạng 
của Việt Nam trong số các nước đang 

phát triển được tính HPI-1 đã có những 
thay đổi tích cực: năm 1999 Việt Nam 
xếp thứ  51 trong số 92 nước đang phát 
triển được tính HPI-1; năm 2000 Việt 
Nam xếp thứ 47/85; năm 2001 Việt Nam 
xếp thứ 45/90. Trong Báo cáo Phát triển 
con người của UNDP năm 2003 (HDR 
2003), với giá trị là 19,9%, Việt Nam 
đứng thứ 39/94 trong bảng xếp hạng 
HPI-1. Trong HDR 2004, với giá trị là 
20,0%, Việt Nam đứng thứ 41/95 trong 
bảng xếp hạng HPI-1.(*)Trong thành 
phần chỉ số HPI-1, tỷ lệ dân không được 
sử dụng các nguồn nước sạch ở Việt 
Nam đã giảm từ 57% năm 1997 xuống 
còn 44% năm 2001, 23% năm 2003 và 
23% năm 2004. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
suy dinh dưỡng cũng giảm từ 45% năm 
1997 xuống còn 41% năm 1999, 41% 
năm 2000, 39% năm 2001, 33% năm 
2003, 2004 và 2005.  

Trong HDR 2009, với giá trị là 
12,4%, Việt Nam đứng thứ 55/135 trong 
bảng xếp hạng HPI-1. Trong thành phần 
chỉ số HPI-1, tỷ lệ dân không được sử 
dụng các nguồn nước sạch ở Việt Nam đã  

                                           
(*) GS., TS. Viện Thông tin KHXH. 
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giảm từ 57% năm 1997 xuống còn 44% 
năm 2001, 23% năm 2003 và 23% năm 
2004, 15% năm 2006 - 2008 và 8% năm 
2009. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng cũng giảm từ 45% năm 1997 
xuống còn 41% năm 1999, 41% năm 
2000, 39% năm 2001, 33% năm 2003, 
2004 & 2005, 28% năm 2006, 27% năm 
2007 - 2008 và 25 % năm 2009. 

Theo(*)số liệu của Chính phủ trong 
Báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu 
thiên niên kỷ - MDG (12/2008), và Báo 
cáo tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII 

                                           
(*) Riêng 2010 UNDP tính theo chỉ số mới, 0,075 
là giá trị chỉ số nghèo khổ tổng hợp 
(Multidimesional Index) (xem: 24). 

(5/2009), tỉ lệ nghèo trong cả nước cũng 
giảm đáng kể (25)(*) (xem bảng 1): 

Đến cuối năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo cả 
nước còn 12,1 - 12,5%. Giải quyết việc 
làm cho trên 1,6 triệu lượt người, bằng 
95% kế hoạch cả năm; xuất khẩu lao 
động đạt 87.000 người, vượt 2.000 người 
so với kế hoạch; tuyển mới cao đẳng 
nghề và trung cấp nghề tăng nhanh 
(43%) chủ yếu do đẩy mạnh chính sách 
cho vay ưu đãi đối với sinh viên, học 
sinh học nghề. Tính chung cả năm 2008, 

                                           
(*) Những số liệu này tính theo chuẩn quốc gia về 
nghèo - QĐ170/2005/QĐ-TTg 08/07/2005: Nông 
thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 
200.000 ®ång/ng−êi/th¸ng = 2.400.000 
đồng/người/năm, trở xuống là hộ nghèo. Thành 
thị: từ 260.000 đồng/người/tháng = 3.120.000 
®ång/ng−êi/n¨m. 

Việt Nam: chỉ số HPI (Human Poverty Index) 1997-2010(*) 
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1997 121/175 33/78 26,2 12,1 7,0 57 10 45 - - 

1998 122/174 - 26,1 11 6,3 57 10 45 .. 51,0 

1999 110/174 51/92 28,7 11,6 8,1 57 -* 41 .. 51,0 

2000 108/174 47/85 28,2 11,2 7,1 55 .. 41 .. 50,9 

2001 101/162 45/90 29,1 12,8 6,9 44 - 39 .. 50,9 

2003 109/175 39/94 19,9 10,7 7,3 23 - 33 17,7 .. 

2004 112/177 41/95 20,0 10,7 9,7 23 - 33 17,7 50,9 

2005 108/177 47/103 21,2 9,4 9,7 27  33  50,9 

2006 109/177 33/102 15,7 9,4 9,7 15 - 28  28,9 

2007/ 
2008 

105/177 36/108 15,2 6,7 9,7 15 - 27 .. 28,9 

2009 116/182 55/135 12,4 5,8 9,7 8  25 .. 28,9 

2010 113/169  0,075      21,5 
(1,25USD/ 

ngày) 

28,9 
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Bảng 2: So sánh số dân sống dưới ngưỡng nghèo 

 Nông 
thôn 
(%) 

Thành thị 
(%) 

Toàn quốc 
(%) 

Việt Nam 2002 35 6 29 

Malaysia 1989 .. .. 15,5 

Albania 1996 .. 15 .. 

Angieri  1995 30,3 14,7 22,6 

Trung Quốc 1998 4,6 2 4,6 

ấn Độ  1994 36,7 30,5 35 

Thái Lan 1992 15,5 10,2 13,1 

Philippines 1997 50,7 21,5 36,8 

Indonesia  1999 - - 27,1 

 

ngân sách nhà nước đã chi trên 52 
nghìn tỷ đồng cho các biện pháp an sinh 
xã hội, tương đương 13% tổng chi ngân 
sách nhà nước. Dư nợ tín dụng ưu đãi 
của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 
các hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách vay đạt 53 nghìn tỷ đồng, tăng 
50% so với năm 2007 (25). 

Theo Báo cáo phát triển thế giới của 
WB về số dân có mức sống dưới ngưỡng 
nghèo, tỷ lệ này ở Việt Nam cũng được 
coi là khả quan hơn so với một số nước 
trong bảng so sánh (26, tr.336-337), 
(xem bảng 2): 

Năm 2009, lần đầu tiên kinh tế Việt 
Nam thoát nghèo, nghĩa là GDP đạt 
mức khởi điểm của thu nhập trung bình 
1000 USD/ng−êi/n¨m = 2900 USD (tÝnh 
theo PPP).  

Tất cả những thành tựu kể trên đều 
có thể có mặt trái của nó và có thể đó 
cũng mới chỉ là những số liệu đẹp, che 

dấu thực chất vấn đề và 
những hạn chế bên trong; 
“đằng sau thành tựu giảm 
nghèo người ta có thể vẫn 
nhìn thấy những con số và 
những câu chuyện khác” 
(xem: 12). Tuy nhiên, dẫu sao 
chúng tôi cũng coi đó chính là 
những nguyên nhân ít nhiều 
đảm bảo cho Việt Nam tránh 
được tác động xấu nhất của 
khủng hoảng tài chính toàn 
cầu.  

2. ảnh hưởng của khủng hoảng kinh 

tế toàn cầu đến tình trạng đói nghèo ở 

Việt Nam 

Năm 2008, hầu hết các 
chuyên gia trong và ngoài 
nước đều cảnh báo cuộc khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu có thể 
chặn đà phát triển của Việt 
Nam, giảm tăng trưởng từ 7-
8%/năm xuống còn 5,5% (theo 
WB) hoặc dưới 2-1%, (theo các 
chuyên gia và các tổ chức khác; 
thậm chí có dự báo còn đưa ra 
con số 0,3%) (xem: 22). Những 
dự báo như vậy, về mặt tâm lý 

cũng đủ làm cho xã hội lo lắng. 

Trên thực tế, khủng hoảng tài chính 
toàn cầu kể từ quý III/2008 đã làm giảm 
giá hàng hóa xuất khẩu. Quý IV/2008, 
các đơn đặt hàng xuất các sản phẩm dệt 
may và các sản phẩm công nghiệp khác 

Bảng 1: Tỷ lệ nghèo toàn quốc và ở các vùng 1993-2009 

 Nông thôn 
(%) 

Thành thị 
(%) 

Toàn quốc 
(%) 

1993 66% 25% 58,1% 

1998 45,5% 9,2% 37,4% 

2002 35,6% 6,6% 28,9% 

2004 25% 3,6% 19,5% 

2006 20,4% 3,9% 15,97% 

2007 .. .. 14,82% 

2008 .. .. 12,1% 

2009 .. .. 11,2% 
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đã sụt giảm rõ và kéo theo sự trì trệ 
trong sản xuất. Đầu năm 2009, GDP chỉ 
tăng 3,1% so với 2008, và thấp hơn 4% 
so với mức tăng trưởng bình quân quý I 
của vài năm trước đó.  

Tuy nhiên, sau gói kích cầu của 
Chính phủ, đặc biệt trong việc trợ cấp 
lãi suất, hoãn thuế và giải ngân, GDP đã 
tăng 4,5% vào quý II và 5,8% vào quý 
III/2009. Cùng với điều đó là sức mua nội 
địa với mức tăng doanh thu bán lẻ thực 
tế lên 9,3% so với cùng kỳ từ tháng 1 đến 
tháng 8/2008. Cuối năm 2009, gói kích 
cầu thứ 2 của Chính phủ được rút lại, các 
biện pháp kích thích tài khoá và tiền tệ 
đã được chuyển sang các chính sách cân 
đối hơn. Quý I/2010, tình hình tiền tệ 
được thắt chặt, sau đó có nới lỏng hơn. 6 
tháng đầu năm 2010, GDP tăng 6,2%, 
tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Cùng với sự phục hồi của nền kinh 
tế thế giới, toàn bộ tình hình đó đã tạo 
điều kiện để tỉ lệ nghèo đói ở Việt Nam 
tiếp tục giảm, chứ không phải hàng 
triệu người đã thoát nghèo bị tái nghèo 
trở lại như nhiều dự báo trước đó. Dĩ 
nhiên, tình trạng tái nghèo cũng vẫn 
diễn ra với mức độ khá nghiêm trọng 
nhưng có những nguyên nhân rất cụ 
thể. Bất chấp tái nghèo, trong hai năm 
đầy khó khăn, năm 2008 vẫn có 2,72%, 
và 2009 vẫn có hơn 1% các hộ gia đình ở 
Việt Nam thoát nghèo. 

Đánh giá đói nghèo có sự tham gia 
của người dân (PPA) tiến hành từ đầu 
năm 2008 ở các cộng đồng nông thôn ở 
Việt Nam cho thấy, đã có những kết quả 
khá cụ thể của Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xoá đói giảm nghèo 2006-
2010 của Chính phủ, đã có những tiến 
bộ đáng kể về phát triển hạ tầng cơ sở ở 
nông thôn và ở miền núi, cũng đã có 

những kết quả rất tốt của việc thực hiện 
Chương trình 135 giai đoạn II(*)... 
Khủng hoảng kinh tế tuy làm giảm tiến 
độ các công trình lớn, làm suy thoái sản 
xuất và thu nhập của nhiều doanh 
nghiệp, nhưng đối với người nghèo, việc 
phát triển hạ tầng giao thông, thông tin, 
dịch vụ… nhìn chung, vẫn là một sự cải 
thiện trực tiếp đời sống của họ. Dẫu sao, 
so với hàng chục năm trước đó, người 
nghèo vẫn có cơ hội tiếp cận tốt hơn với 
các dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ sản 
xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm… 
ở nhiều vùng nông thôn. Quá trình công 
nghiệp hóa, đô thị hóa dù còn manh 
mún, kém tính kế hoạch và có rất nhiều 
điểm đáng chê trách, nhưng vẫn mở ra 
nhiều cơ hội để người nghèo có thể đa 
dạng hóa các nguồn thu nhập (xem: 19). 

Theo đại diện của UNDP tại Việt 
Nam, tính từ năm 1990 đến 2010, dùng 
bất kỳ thước đo nào, kể cả đã tính đến 
lạm phát hàng năm, thì tỷ lệ nghèo đói 
ở Việt Nam cũng giảm rất nhanh. Hiện 
nay, người nghèo đến mấy cũng có thể 
mua lương thực thực phẩm đảm bảo 
2.100 kCal một ngày và các chi tiêu 
thiết yếu khác. Còn tính theo sức mua 
tương đương PPP thì chuẩn nghèo ở 
Việt Nam nằm ở giữa khoảng 1 và 2 
USD/ngµy (27). 

Tháng 8/2010, bà Magdalena 
Sepulveda, chuyên gia độc lập về nhân 
quyền của Liên Hiệp Quốc đã đến Việt 

                                           
(*) Chương trình 135: Chương trình phát triển 
kinh tế xã hội cho những xã nghèo và khó khăn 
nhất triển khai từ năm 1998 tại 1.715 xã vùng 
núi. Hoạt động của chương trình này là xây dựng 
cơ sở hạ tầng (đường, hệ thống thuỷ lợi, nước 
sạch, trường, trạm xá ...). Chương trình chia làm 
2 giai đoạn. Chương trình 135 II triển khai ở trên 
1.664 xã nghèo nhất trên toàn quốc, có nguồn tài 
chính từ nhiều nhà tài trợ, trong đó từ WB là 50 
triệu USD. 
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Nam để tìm hiểu về tình hình đói nghèo 
và nhân quyền tại 3 tỉnh Hà Nội, Bắc 
Cạn và Quảng Nam. Theo Magdalena 
Sepulveda, tất cả các đánh giá đều cho 
thấy Việt Nam đã làm khá tốt trong 
việc đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ 
(MDG); dù vẫn còn rất nhiều người sống 
dưới mức nghèo khổ, Việt Nam đã giảm 
được số người nghèo (xem: 23). 

Bên thềm Hội nghị về Mục tiêu 
Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp 
Quốc tại New York 9/2010, trả lời phỏng 
vấn của BBC, 15/9/2010, bà Claire 
Melamed, đại diện của ODI (Viện Phát 
triển Hải ngoại - Overseas Development 
Institute - ODI) nói: "Mặc dù có tình 
trạng bất bình đẳng lan tràn nhưng 
chúng ta cũng không thể không công 
nhận thực tế là cuộc sống ở Việt Nam đã 
cải thiện cho nhiều người trong vòng 15 
năm trở lại đây. Đó là điều đáng khen" 
(xem: 21). 

Trên thực tế, khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu tác động đến nền kinh tế Việt 
Nam không nặng nề như đối với một số 
nền kinh tế khác.  

Một phần bởi nền kinh tế Việt Nam 
trên thực tế còn tương đối nhỏ bé, mới 
gia nhập WTO năm 2007, các thể chế 
kinh tế quốc tế đang tập làm quen; các 
cơ chế liên quốc gia, xuyên quốc gia 
trong kinh tế còn đang trong quá trình 
xây dựng, nhìn chung là yếu và khá sơ 
khai. Đến nay mới chỉ có 22 nước công 
nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế 
thị trường (28, tr.196)(*).  

                                           
(*) GDP 2007 68,6 tỷ USD. Tỷ trọng sản xuất 
nông nghiệp đến hết năm 2008 mới đạt 20,6-
20,7%, rất khó đạt kế hoạch đến năm 2010 phải 
giảm còn 15-16%; giá trị sản xuất công nghiệp 
đến hết năm 2008 mới đạt 40,6-40,7% GDP, 
trong khi kế hoạch đến năm 2010 phải đạt 43-
44%; tỷ trọng thương mại - dịch vụ năm 2008 

Một phần khác là do Nhà nước Việt 
Nam có một số biện pháp quản lý vĩ mô 
được đánh giá là có hiệu quả khi can 
thiệp, ngăn chặn tác động của khủng 
hoảng tài chính. Các biện pháp bình ổn 
giá cả, nới rộng biên độ tín dụng, điều 
chỉnh lãi suất ngân hàng, đặc biệt là gói 
kích cầu 2008-2009… đã có tác dụng cả 
về mặt tâm lý và cả về mặt điều chỉnh 
thực tiễn để giữ được tốc độ tăng trưởng 
5,32% trong năm 2009, cao hơn kế 
hoạch đề ra (theo kế hoạch, Việt Nam 
đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 5% cho 
năm 2009). Đầu 2010, Tổng cục Thống kê 
và nhiều tổ chức quốc tế khác đánh giá là 
Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn 
nhất của khủng hoảng (xem: 8). 

Vấn đề là ở chỗ, khủng hoảng tài 
chính dù không tác động nghiêm trọng 
như dự báo ban đầu, nhưng ảnh hưởng 
của nó đến bức tranh chung của đói 
nghèo và đến lộ trình xoá đói giảm 
nghèo ở Việt Nam thì cũng không thể 
xem nhẹ được. Những thành tựu vĩ mô 
về chống đói nghèo, dù rất ngoạn mục, 
cũng chưa đủ để xoá đi thực trạng còn 
nhiều điểm rất đáng quan ngại. Và điều 
này ít nhiều đã lộ ra trong ảnh hưởng 
của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

Trước hết, tất nhiên, người nghèo 
luôn là những người dễ bị tổn thương 
nhất trong khủng hoảng kinh tế. Những 
đánh giá nhanh về tác động xã hội của 
cuộc khủng hoảng tài chính thực hiện 
vào tháng 2 và tháng 4/2009 đã chỉ ra 
rằng, những người lao động di cư trong 
nước và ngoài nước, những người lao 
động không đúng chuyên môn, những 
lao động có chuyên môn kỹ thuật thấp, 
và các doanh nghiệp hộ gia đình… là 

                                                             
mới đạt 38,7-38,8% GDP, trong khi kế hoạch đến 
năm 2010 phải là 40-41%. 
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những đối tượng đã gặp nhiều thiệt thòi 
và bất lợi trong khủng hoảng. Lao động 
xuất khẩu và lao động di cư thiếu việc 
làm, kém thu nhập, và chịu rủi ro xã hội 
cao hơn trước. Kéo theo tình trạng này 
là sự bất an về mặt tâm lý - xã hội đối 
với gia đình họ (xem: 11, tr.97-128). 
Điều này có nguyên nhân ở hệ thống an 
sinh xã hội. An sinh xã hội ở Việt Nam 
thường bị đánh giá là kém, kém xa so 
với nhiều nước khác, kể cả các nước 
trong khu vực. 

Theo số liệu của Bộ Lao động, 
Thương binh và xã hội, tỷ lệ thất nghiệp 
tại khu vực thành thị của Việt Nam 
năm 2009 là 4,66%. Tỷ lệ thất nghiệp 
này hầu hết rơi vào những người thuộc 
độ tuổi lao động - từ 15 đến 60 đối với 
nam và từ 15 đến 55 đối với nữ.  Cùng 
với tỷ lệ thất nghiệp còn là tỷ lệ thiếu 
việc làm. Năm 2009, tỷ lệ thiếu việc làm 
ở những người trong độ tuổi lao động là 
5,1%, trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm ở 
nông thôn là 6,1%, ở khu vực thành thị 
là 2,3% (mặc dù, theo báo cáo của Bộ 
Lao động, Thương binh và xã hội, năm 
2009, cả nước đã tạo việc làm cho 1,51 
triệu lao động, đạt 88,8% kế hoạch năm, 
trong đó, tạo việc làm trong nước là 
1,437 triệu người và xuất khẩu lao động 
trên 73.000 người) (xem: 14). 

Dưới tác động của khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu, tốc độ giảm nghèo vốn 
đã không đồng đều và có xu hướng gia 
tăng giữa các vùng, lại bị chậm lại và 
khoảng cách giàu – nghèo giữa người 
với người và giữa vùng với vùng có biểu 
hiện gia tăng. Thống kê cho thấy, chênh 
lệch giữa nhóm 20% có thu nhập cao 
nhất so với nhóm 20% có thu nhập thấp 
nhất (trong cả nước) năm 1990 là 4,1 
lần, năm 1991 là 4,2 lần, năm 1993 là 6,2 
lần, năm 1994 là 6,5 lần, năm 1995 là 7,0 

lần, năm 1996 là 7,3 lần, năm 1999 là 7,6 
lần, năm 2002 là 8,1 lần và năm 2004 là 
8,4 lần. Trong 14 năm đó, hệ số chênh 
lệch tăng lên 2,05 lần (xem: 15).  

Tại kỳ họp Quốc hội 5/2010, ông Bùi 
Sĩ Lợi cho biết, con số chênh lệch này 
của năm 2008 là 8,9 lần. Tuy nhiên, sự 
chênh lệch này, theo ông, lại thể hiện ra 
thành những bất bình khác đáng ngại 
hơn về phúc lợi xã hội. Nhóm 20% có 
thu nhập cao nhất lại được nhận 47% 
lương hưu, 45% trợ giúp y tế, 35% trợ 
giúp giáo dục. Còn nhóm 20% nghèo 
nhất chỉ nhận được 2% lương hưu, 7% 
trợ giúp y tế, 15% trợ giúp giáo dục 
(xem: 7).  

Bà Claire Melamed nhận xét, ở Việt 
Nam, chỉ số chênh lệch thu nhập tăng 
đáng kể từ 1993 đến nay, “tình trạng 
bất bình đẳng khiến cho những phát 
triển và tiến bộ mà chúng ta đang 
chứng kiến đã không đến được với toàn 
dân. Đến một lúc nào đó, cũng sớm thôi, 
việc này sẽ gây ra nhiều vấn đề. Khi 
tăng trưởng kinh tế không đến được một 
bộ phận người dân thì không thể xóa đói 
nghèo được” (xem: 21). 

Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam, theo báo 
cáo của Chính phủ, tính đến cuối năm 
2009 còn khoảng 11%. Tuy nhiên, ngay 
trong các kỳ họp Quốc hội 2009 và 2010, 
dường như rất ít đại biểu tin vào tính 
xác thực của con số đó. Một vài ý kiến 
đã không ngần ngại bác bỏ và dẫn ra 
các chứng cứ cho rằng trên thực tế tỷ lệ 
hộ nghèo cao hơn rất nhiều. Điều đáng 
nói là chính sách của chính phủ về cuộc 
chiến chống đói nghèo, rất tiếc, lại là 
một thứ “ma trận chính sách”, gồm có 
tới 36 loại chính sách, với 75 hợp phần 
và khoảng 100 văn bản hướng dẫn kèm 
theo. Nghĩa là nó rất phức tạp, chồng 
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chéo, khó thực hiện và không hiệu quả 
(xem: 13).  

Đặc biệt, nhiều ý kiến chỉ rõ gói kích 
cầu của Chính phủ hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp trong khủng hoảng kinh tế 2009, 
về cơ bản không đến được với người 
nghèo. Người nghèo rất khó được hưởng 
các chính sách ưu đãi và cũng rất khó 
tiếp cận các khoản ưu đãi chính vì các 
thủ tục hành chính rườm rà, cơ chế 
quản lý nhiêu khê và việc giải ngân quá 
chậm trễ. 

Bà Magdalena Sepulveda cho rằng, 
nhiều biện pháp giảm nghèo mà Chính 
phủ đang áp dụng đã không đến được 
với người thiểu số. Khi đánh giá hiệu 
quả các chương trình 134 và 135, người 
thiểu số chiếm khoảng 13% dân số Việt 
Nam nhưng lại chiếm 40% số người 
nghèo (xem: 23).  

Hiện nay, ở Việt Nam, số người 
nghèo ở nông thôn chiếm gần 90% tổng 
số hộ nghèo của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo 
ở khu vực miền núi cao hơn từ 1,7 đến 2 
lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung. Tỷ 
lệ nghèo ở nông thôn cao gấp 2 lần ở 
thành thị. Trên thực tế, vùng nhiều 
người nghèo đều là những vùng khó 
khăn (điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, 
hạ tầng thấp kém, sản xuất manh mún, 
nhỏ lẻ) hoặc các khu dân cư tái định cư 
để nhường chỗ cho những công trình 
lớn(*) (xem: 3) … và ở những nơi đó, dân 
trí thường là thấp. Những người ở vùng 
này, khi di cư lao động vào đô thị, khu 
công nghiệp, họ luôn gặp rất nhiều khó 
khăn, thậm chí bất trắc, rủi ro cả về 
cuộc sống và cả về việc làm. Kết cục là 
thu nhập nhận được bao giờ cũng thấp 

                                           
(*) Gần 200 hộ dân dân tộc Thái xã Thanh Kỳ, Như 
Thanh, Thanh Hoá sau 7 năm tái định cư  đã đạt 
tới tỷ lệ 80% là hộ nghèo, còn lại là cận nghèo.  

hơn mức trung bình. Những vùng có tốc 
độ giảm nghèo nhanh, cũng là những 
vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao - giảm nghèo 
nhanh và tái nghèo cũng nhanh. Đối với 
người nghèo, những người mà thu nhập 
thường xuyên không cao hơn 260.000 
đồng/tháng, chỉ một may mắn trong công 
ăn việc làm cũng có thể giúp họ thoát 
nghèo; khi vừa thoát nghèo, chỉ một rủi 
ro không quá nghiêm trọng trong lao 
động, trong đời sống… cũng có thể khiến 
họ rơi vào tình trạng tái nghèo.  

Tại Đồng Tháp, ông Trần Minh 
Hồng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh 
cho biết: sau khi rà soát lại hộ nghèo và 
cận nghèo năm 2009, cả tỉnh Đồng Tháp 
vẫn còn 50.326 hộ cận nghèo, với 
211.369 nhân khẩu, tỷ lệ 13,26%. Trong 
khi tổng số hộ nghèo tính đến cuối năm 
2008 chỉ còn 21.695 hộ, chiếm tỷ lệ 
5,72%. Đồng Tháp không có hộ thiếu 
đói, nhưng cái nghèo vẫn ở phía trước, 
vì số hộ cận nghèo như thế là quá lớn. 
Đồng Tháp là tỉnh có diện tích lúa nông 
nghiệp lớn, nuôi trồng thủy sản khá lớn, 
lúa nhiều thóc gạo lắm. Nhưng có vẻ 
như mâu thuẫn, cái nghèo lại bắt nguồn 
từ chính… nông nghiệp (xem: 29).  

Tất cả những “hố nghèo đói” đều 
nằm ở nông thôn hoặc miền núi. Tỷ lệ 
dân số nông thôn hiện vẫn khoảng 70%. 
Nông dân, nông nghiệp, nông thôn vẫn 
là vấn đề bức xúc cho sự phát triển ở 
Việt Nam. Điều đáng lưu ý là, tỷ trọng 
vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thủy sản trong tổng vốn 
đầu tư phát triển xã hội ở Việt Nam vẫn 
đang giảm và hiện ở mức thấp - từ 
13,8% năm 2000 đến năm 2009 chỉ còn 
6,3% (xem: 30). Do đô thị hoá và công 
nghiệp hoá, diện tích đất nông nghiệp, 
đặc biệt đất trồng lúa giảm tới mức 
đáng quan ngại. Chênh lệch giữa thành 
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thị và nông thôn về mọi mặt của đời 
sống, rõ ràng, ngày càng trở thành một 
vấn đề xã hội bức xúc.  

3. Nhận xét và Kết luận 

Ngày 28-30/9/2009 tại Diễn đàn cấp 
bách về tác động của suy thoái kinh tế 
toàn cầu tới xóa đói giảm nghèo và phát 
triển bền vững khu vực châu ¸ - Thái 
Bình Dương, với hơn 350 đại biểu đến từ 
28 quốc gia và 25 tổ chức quốc tế, Ngân 
hàng Phát triển châu á (ADB) đã nhận 
định rằng, nếu tốc độ tăng trưởng kinh 
tế ở châu á không chững lại như trong 
năm 2008-2009 vừa qua, thì 60 triệu 
người đã có thể thoát nghèo với mức thu 
nhập dưới 1,25 USD mỗi ngày và 100 
triệu người đã thoát khỏi mức cận 
nghèo với dưới mức thu nhập 2 USD 
mỗi ngày (xem: 2). Nhận định này đã 
gây ấn tượng mạnh với nhiều người 
tham dự và đến nay vẫn khiến các 
chính khách và những người thiết kế 
chính sách xã hội phải suy ngẫm.  

Dĩ nhiên là giả định này hợp lý. Tuy 
vậy, giả định này, theo tôi, vẫn che dấu 
một sự hời hợt nào đó.  

Trong trường hợp Việt Nam, tôi giả 
định ngược lại, nếu không có khủng 
hoảng kinh tế thì tỷ lệ người nghèo 
trong toàn quốc hiện nay liệu có thấp 
hơn con số 11% hay không? Hãy khoan 
bàn tới cách tính toán và tính chính xác 
của số liệu này. Vấn đề là ở chỗ, tỷ lệ 
người nghèo trong thực tế ở Việt Nam 
biến động ra sao trong khủng hoảng 
kinh tế. Rất khó suy luận một cách giản 
đơn rằng, số người nghèo đói tỷ lệ thuận 
với tác động của khủng hoảng kinh tế. 

Do nhiều nguyên nhân thuộc về các 
nhân tố kinh tế, văn hóa, chính trị, xã 
hội của thời kỳ tăng trưởng nhanh từ 
những năm 80, nên tỷ lệ người nghèo ở 

Việt Nam đã giảm nhanh và giảm đáng 
kể, điều mà UNDP và FAO đã đánh giá 
là “rất thành công”. Trong số các yếu tố 
tạo nên sự thành công này, ngoài chủ 
trương sáng suốt vĩ mô và sự can thiệp 
có hiệu quả của Chính phủ, thì chắc 
chắn phải tính đến các yếu tố nằm ngoài 
“logic thông thường” mà các nhà lý 
thuyết hay bàn luận.  

Có thể đó là xu hướng cải thiện 
nhanh và rất nhanh mức sống của đại 
đa số cư dân; người nghèo dễ thoát 
nghèo trong các nền kinh tế có GDP 
tăng trưởng từ vài trăm đến 1.000 USD 
chỉ trong vòng chưa đầy một thập niên 
(GDP Việt Nam 1975-1998: 331 USD, 
2003: 482 USD, và 2010: 1.000 USD 
(xem: 31, tr.184; 32, tr.268). Nhưng 
GDP đầu người từ 1000 USD trở lên, sự 
cải thiện đời sống sẽ không giản đơn 
như thế nữa. Bẫy thu nhập trung bình 
sẽ là cái rình rập suốt quá trình từ 
1.000 đến 10.000 USD. 

Đó là sự liên quan chặt chẽ về mặt 
quan hệ xã hội giữa những người mới 
giàu hoặc nhanh chóng khá giả chỉ sau 
5-10 năm với những người thân và quê 
hương của họ (hầu hết người giàu ở Việt 
Nam, cách đây 20-30 năm vẫn còn 
nghèo như những người đang nghèo 
hiện nay). Thế hệ thứ hai của những 
người giàu và khá giả sẽ mang tâm lý 
khác. Lúc đó thái độ xã hội đối với người 
nghèo và giải quyết vấn đề đói nghèo sẽ 
không thuận lợi như hiện nay. 

Đó còn là sự phân phối thu nhập 
phức tạp, rất khó kiểm soát do trình độ 
quản lý xã hội của một nền kinh tế vừa 
mới ra khỏi cơ chế kế hoạch - tập trung, 
trong khi vốn FDI đang đổ vào hàng 
chục tỷ USD mỗi năm.  
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Đó còn là sự chi phối của thị trường 
địa ốc, giá cả nhà đất cao và rất phức 
tạp ở Việt Nam (vài trăm m2 đất đô thị 
cũng có thể giải thoát cho hàng chục, 
thậm chí hàng trăm người thoát khỏi 
ngưỡng nghèo).  

Bởi vậy, tác động xã hội của khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu đến người nghèo 
và đến tình trạng nghèo đói ở Việt Nam 
không thật rõ và cũng không quá 
nghiêm trọng. 

 

Tài liệu Tham khảo 

1. Việt Nam thành công trong việc xoá 
đói nhưng vẫn chưa đảm bảo an 
ninh lương thực. 
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